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. Tăng cường quan hệ,tương tác với các bạn cùng 
độ tuổi, tham gia các nhóm học tập thể thao, tham 
quan, cắm trại, thăm hỏi họ hàng. 

. Xóa bỏ định kiến: xem đái dầm là một bệnh có thể 
chữa khỏi hoàn toàn, không có gì xấu, tuy hiện nay 
chưa xác định được một cơ chế sinh bệnh duy nhất. 

. Các nhân tố nhận thức, cảm xúc và xã hội có thể 
ảnh hưởng đến sự bài xuất nước tiểu. 

. Rèn luyện thói quen vệ sinh cần phải kiên nhẫn, 
với thái độ tình cảm, ân cần, tùy theo độ tuổi, không 
áp đặt tùy tiện. Sự kiểm soát và làm chủ bàng quang 
được thành lập dần dần cùng với quá trình trưởng 
thành của trẻ em, đi từ hành vi tự động đến hành vi 
chủ ý. Thần kinh- cơ của hệ tiết niệu sẽ thành thục 
dần để thực hiện hai lực, một lực để nín giữ nước tiểu 
và một lực để tống nước tiểu ra.  

. Khuyến khích một hành vi đẹp, một kết quả dù 
nhỏ mà trẻ em đạt được, giúp nó hiểu rằng mọi người 
trong nhà quan tâm và yêu mến nó. Nó yếu mặt nào 
(trong các môn học) thì tìm cách giúp nó có hiệu 
quả,không trêu chọc, mắng nhiếc, đặc biệt không so 
sánh hơn kém với các trẻ em khác. 

. Ân cần giúp trẻ em nhìn nhận mình có một hình 
ảnh đẹp về tâm lí, về thân thể, về năng lực học tập, 
có cảm xúc phù hợp, có ý chí và dự định đi đến tương 
lai tốt đẹp trong học tập, trong gia đình và trong nghề 
nghiệp. 

Kết luận 
Liệu pháp hóa dược, dùng một thuốc chống trầm 

cảm ba vòng có tác dụng yên dịu (như amitriptylin), 
liều thấp để điều trị ĐDKTT ở trẻ em là một lựa chọn 
tốt, có nhiều ưu điểm: 

Kết quả trên 100% trường hợp, rất nhanh và bền 
vững, liều lượng rất thấp, liệu trình chỉ kéo dài vài ba 
tuần lễ, an toàn tuyệt đối. 

Về mặt kinh tế, amitriptylin là thuốc dễ tìm, rẻ tiền. 
Về mặt tuân thủ điều trị, thuốc hoàn toàn không 

có tác dụng phụ, dễ dùng, bệnh nhân tự nguyện dùng 
thuốc đều đặn và tiếp thu tốt các nội dung chỉ dẫn tư 
vấn của bác sĩ. 

Liệu pháp này hoàn toàn có thể thực hiện ở môi 
trường ngoại trú, tại tuyến xã phường. Y bác sĩ đa 
khoa đặc biệt ở tuyến xã có thể được tập huấn 
chuyên đề ngắn hạn và làm tốt việc điều trị cho trẻ 
em đái dầm. 
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Nghiên cứu chức năng thông khí của vòi nhĩ  

trên bệnh nhân viêm tai giữa có thủng màng nhĩ 
 

Lương Hồng Châu 
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 

 
 
TÓM TẮT 
Vòi nhĩ có vai trò rất quan trọng trong qu  ̧ trình 

bệnh lý của tai giữa. Trong viêm tai giữa (VTG) màng 
nhĩ (MN) đóng kín việc đánh giá chức năng vòi bàng 
phương pháp đo nhĩ lượng rát phổ biến và dễ thực 
hiện. Tuy nhiên trong VTG có thủng MN việc đánh giá 
chức năng vòi nhĩ khá khó khăn, tại Việt Nam chưa có 
một công trình nào nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên 
cứu được thực hiện trên 128 bệnh nhân VTG có thủng 
MN, bằng máy đo trở kháng với kỹ thuật mới, đưa ra 
chỉ số xác định vòi nhĩ quá rộng, vòi nhĩ thông thoáng 
và vòi nhĩ kém thông khí. Kết quả: vòi nhĩ rộng khi chỉ 
số áp lực mở vòi < 100daPa, vòi nhĩ thông thoáng khi 
áp lực mở vòi là 100- < 300 daPa, vòi nhĩ kém thông 
khí khi áp lực mở vòi ≥ 300 daPa. Nghiệm pháp 

Valsalva và nghiệm pháp nhỏ cloramphenicol 4%0 
vào hòm nhĩ tuy đơn giản nhưng không chính xác. 

Từ khóa: Vòi nhĩ, viêm tai giữa, màng nhĩ  
SUMMARY 
Abnormal function of the eustachian tube is one of 

the most important factors in the pathogenesis of ear 
disease. For otitis media with intact tympanic 
mambrane, tympanometry is useful and it can be 
performed easily. Unfortunately, for otitis media with 
tympanic perforation, normal tympanometry can not 
be performed. Research on 128 patients with otitis 
media with tympanic perforation, by used new 
technique , the results showed that abnormal patency 
of eustachian tube (patulous) can open at pressure 
under 100 daPa, while normal eustachisn tube open 
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at pressure from 100daPa- 300daPa, low function or 
sub-obstruction of eustachian only can open at 
pressure equal or over 300daPa. Valsalva and 
cloraphenicol 4‰ tests are simple, but not exactly. 

Keywords: Abnormal function, ear disease. 
Đặt vấn đề 
Tai giữa gồm có ba phần liên quan mật thiết với 

nhau: hòm nhĩ, vòi nhĩ và hệ thống thông bào xương 
chòm., trong đó vòi nhĩ lại là cầu nối hòm nhĩ với vòm 
mũi họng. Do vậy việc đánh giá chức năng của vòi nhĩ, 
nhất là chức năng thông khí (CNTK) là rất cần thiết và 
quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị các 
bệnh về tai giữa. Trong trường hợp màng nhĩ còn 
nguyên vẹn thì đo nhĩ lượng bằng máy đo trở kháng là 
phương pháp đánh gía chức năng vòi rất chính xác, dễ 
thực hiện, nhưng trong VTG thủng MN thì không đo 
được nhĩ lượng theo cách đo thông thường. Năm 1976 
Cantekin và CS, năm 1991 Blueston đã dùng kỹ thuật 
mới với máy đo trở kháng để nghiên cứu chức năng vòi 
nhĩ, trong VTG có thủng MN. Nhưng tại Việt Nam chưa 
có một công trình nào nghiên cứu về chức năng vòi nhĩ 
trong VTG có thủng MN và chưa có một nghiên cứu 
nào đưa ra chỉ số xác định vòi nhĩ quá rộng, vòi nhĩ 
thông khí bình thường, hay tắc vòi nhĩ… Vì vậy chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu:  

Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu chức năng thông 
khí của vòi nhĩ trong bệnh VTG có thủng MN, bằng 
máy đo trở kháng, nhưng với kỹ thuật mới, đưa ra chỉ 
số xác định vòi nhĩ quá rộng, vòi nhĩ thông khí bình 
thường, vòi nhĩ kém thông khí và so sánh với nghiệm 
pháp đơn giản.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Bệnh nhân VTXC mt, VTG mt vào điều trị tại Viện 

Tai Mũi Họng trung ương, từ tháng 11 năm 1998 đến 
tháng 11 năm 2001. Các bệnh nhân này đều do 
chúng tôi trực tiếp thăm khám, phẫu thuật và theo dõi 
sau mổ. 

2. Cỡ mẫu: 128 bệnh nhân 
3. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 
Lâm sàng: 
- Cơ năng: có tiền sử chảy mủ tai không thối , 

không sưng vểnh sau tai bao giờ. Không có đợt viêm 
cấp đường thở trên. 

- Thực thể: Có thủng màng nhĩ, không có 
Cholesteatom. 

X quang: Không có hình ảnh Cholesteatom. 
Đo thính lực: đo bằng âm thoa và đo sức nghe đơn 

âm bằng máy: biểu hiện điếc với các mức độ khác 
nhau, tùy thuộc vào mức độ và thời gian bị bệnh. 

4. Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không đáp ứng 
đủ một trong những tiêu chuẩn trên, hoặc bệnh nhân 
không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu: theo phương pháp 
tiến cứu, những kết quả thực nghiệm thu được sẽ 
được xử lý theo phương pháp thống kê y học. 

Cách tiến hành:  

- Thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, theo các 
tiêu chí đã định, chọn ra 128 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn. 

- Đánh giá sơ bộ chức năng vòi nhĩ trước phẫu 
thuật bằng các biện pháp đơn giản: 

+ Nghiệm pháp Valsalva: Dương tính; Âm tính 
+ Nhỏ Cloramphenicol 4‰: Có đắng; Không đắng 
Nghiệm pháp Valssalva: yêu cầu bệnh nhân ngậm 

mồm, bịt mũi, phồng mồm thổi hơi lên tai, nghiệm 
pháp dương tính khi bệnh nhân thấy hơi ục lên tai, 
quan sát qua khám nội soi tai sẽ thấy màng nhĩ 
chuyển động hơi phồng ra ngoài, âm tính là không 
thấy các dấu hiệu trên. Nghiệm pháp nhỏ 
cloramphenicol: nhỏ cloramphenicol 4‰ vào tai, 
thuốc sẽ qua lỗ thủng màng nhĩ theo vòi nhĩ chẩy 
xuống họng và bệnh nhân cảm thấy đắng là nghiệm 
pháp dương tính, không thấy đắng là âm tính. 

- Nghiên cứu chức năng thông khí vòi nhĩ bằng 
máy đo trở kháng trước phẫu thuật: Dựa vào nguyên 
lý bình thường vòi nhĩ luôn đóng ,vòi nhĩ chỉ mở khi ta 
nuốt hoặc ngáp, lúc đó một lượng không khí sẽ tràn 
vào tai giữa vầ cân bằng áp lực của tai giữa với môi 
trường bên ngoài, đảm bảo cho tai hoạt động tốt nhất. 
Khi vòi nhĩ bị viêm tắc thì sự thông khí sẽ hạn chế, vòi 
nhĩ sẽ không mở, hoặc mở nhưng do nề tắc nên 
không thông khí tốt, lúc này dưới một áp lực cưỡng 
bức nào đó thì vòi nhĩ phải mở và một lượng khí sẽ 
thoát qua vòi nhĩ xuống họng. Ghi nhĩ đồ tự động xác 
định ở một áp lực nào đó khí sẽ thoát ra vòi nhĩ, đó là 
áp lực mở vòi. Chúng tôi xác định áp lực mở vòi nhĩ 
để nghiên cứu chức năng vòi nhĩ, mức độ mở vòi bình 
thường, quá rộng hay bán tắc, vì áp lực sử dụng ở đây 
là dưới 400mm H2O là áp lực rất an toàn với tai giữa. 
Chúng tôi lựa chọn phương pháp xác định áp lực mở 
vòi nhĩ vì đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện 
cho cả người lớn và trẻ em, khách quan vì không cần 
yêu cầu bệnh nhân phối hợp làm thêm bất kỳ động 
tác nào, kinh tế vì không cần thêm thiết bị phụ trợ, 
nhanh chóng, thuận tiện và quan trọng nhất là 
phương pháp này cho một kết quả chính xác, thống 
nhất về điều kiện đo cho cả mẫu nghiên cứu. 

- Thu thập số liệu, dùng phương pháp toán thống 
kê xử lý số liệu thu được đưa ra một hằng số áp lực X 
chứng tỏ vòi nhĩ thông thoáng, vòi nhĩ tắc, vòi nhĩ 
rộng hơn bình thường. 

- So sánh phương pháp dùng máy đo trở kháng 
với các nghiệm pháp đơn giản để đánh giá chức năng 
vòi nhĩ trong trường hợp màng nhĩ bị thủng. 

Kết quả và bàn luận 
1. Đánh giá CNTK của vòi nhĩ bằng các nghiệm 

pháp đơn giản. 
Bảng 1. Nghiệm pháp Valsalva và thử nghiệm với 

Cloramphenicol 4‰. 
 

Dương tính Âm tính Nghiệm pháp thử 
SBN (n) % SBN(n) % 

NP Valsalva 92 71.87 36 28.12 
Nhỏ Cloramphenicol 

4‰ 64 50.00 64 50.00 
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Nhận xét:  
- Nghiệm pháp Valsalva dương tính ở 71,87% số 

bệnh nhân, như vậy còn gần 30% số bệnh nhân có 
nghiệm pháp Valsalva âm tính. Nhưng Valsalva 
dương tính không biết chắc được mức độ thông của 
vòi nhĩ. Valsalva âm tính không chắc chắn là tình 
trạng tắc vòi, vì có một số bệnh nhân không thực hiện 
được nghiệm pháp này. 

- Khi thử nghiệm với cloramphenicol 4‰ thì chỉ 
dương tính ở 50% số bệnh nhân. Theo suy luận logic 
thì chắc chắn 50% số bệnh nhân này là vòi nhĩ thông 
thoáng, dù Valsalva dương tính, hay âm tính. 50% số 
bệnh nhân âm tính với thử nghiệm cloramphenicol 
4‰ dù trong khi nhỏ cloramphenicol 4‰ và yêu cầu 
bệnh nhân làm Valsalva vẫn không cảm giác đắng 
xuống họng, nhóm này vẫn không khẳng định được 
có tắc vòi nhĩ. 

Bảng 2. Kết quả phối hợp hai nghiệm pháp trên 
cùng một bệnh nhân 

 
Nghiệm pháp thử n Tỷ lệ % 

NP Valsalva (+) và Cloramphenicol 4‰ (+) 58 45.32 
NP Valsalva (-) và Cloramphenicol 4‰ (-) 30 23.43 
NP Valsalva (+) và Cloramphenicol 4‰ (-) 34 26.56 
NP Valsalva (-) và Cloramphenicol 4‰ (+) 6 4.69 
Nhận xét: 
- Có 45,32% số bệnh nhân bị VTG thủng MN có 

dương tính với cả nghiệm pháp Valsalva và thử 
nghiệm Chloramphenicol 4‰. 

- 23,43% số bệnh nhân bị VTG thủng MN âm tính 
với cả nghiệm pháp Valsalva và thử nghiệm 
Chloramphenicol 4‰. 

- Chúng tôi nhận thấy rằng khi bệnh nhân có 
nghiệm pháp Valsalva dương tính đồng thời thử 
nghiệm với cloramphenicol 4‰ dương tính; hoặc chỉ 
có thử nghiệm với cloramphenicol 4‰ dương tính đều 
chứng tỏ vòi nhĩ thông, nhưng không đánh giá được 
chính xác mức độ thông của vòi nhĩ. 

- Bệnh nhân có nghiệm pháp Valsalva âm tính và 
thử nghiệm với cloramphenicol 4‰ âm tính cũng 
không khẳng định được tắc vòi nhĩ. Có nhiều bệnh 
nhân không biết cách làm Valsalva nhất là trẻ nhỏ. 

- Bệnh nhân có Valsalva dương tính, nhưng thử 
nghiệm với cloramphenicol 4‰ âm tính không đánh 
giá được tình trạng tắc vòi nhĩ. ở những bệnh nhân 
này khi làm nghiệm pháp Valsalva thì có thấy "ục" lên 
tai, nhưng nhỏ cloramphenicol 4‰ thì không thấy 
đắng xuống họng. ở những bệnh nhân này rất khó 
đánh giá chức năng của vòi nhĩ. 

Vậy hai nghiệm pháp này cùng dương tính sẽ có 
giá trị khẳng định vòi nhĩ thông thoáng, nếu hai 
nghiệm pháp cùng âm tính không khẳng định vòi nhĩ 
tắc, hơn nữa hai nghiệm pháp này không cho ta biết 
được mức độ thông thoáng, hay tắc của vòi nhĩ. 
Nghiệm pháp này chỉ thực hiện được ở người lớn và 
trẻ lớn biết hợp tác tốt, như vậy sẽ có một số đông 
bệnh nhân không thể đánh giá chức năng vòi nhĩ 
bằng nghiệm pháp đơn giản. Bluestone, Cantekin và 

CS đã tiến hành thử test trên 66 trẻ em lứa tuổi từ 2-6 
tuổi, yêu cầu trẻ làm nghiệm pháp Valsalva và 
Politzer thì kết quả không có một trẻ nào có thể thực 
hiện được những nghiệm pháp này. 

Nghiệm pháp Valsalva và thử nghiệm với 
cloramphenicol 4‰ là hai nghiệm pháp tuy đơn giản, 
nhưng không chính xác. Thậm chí trên cùng một bệnh 
nhân làm nghiệm pháp valsalva có lúc dương tính, có 
lúc âm tính, nhỏ cloramphenicol 4‰ có lúc cảm giác 
đắng xuống họng, có lúc không. 

2. Đánh giá CNTK của vòi nhĩ bằng máy đo trở 
kháng. 

Theo Bluestone, Cantekin và cs thì áp lực mở vòi 
nhĩ trung bình từ 100 - < 300 daPa, áp lực mở vòi < 
100 thì vòi nhĩ quá rộng, nếu vòi nhĩ không mở áp lực 
> 400 daPa có thể cho rằng có sự tắc nghẽn cơ giới. 

Kết quả đo nhĩ lượng để xác định áp lực mở vòi 
trên 128 bệnh nhân VTG thủng MN chúng tôi nhận 
thấy: 

 

 
 

Hình ảnh nhĩ đồ với áp lực mở vòi 
 trên bệnh nhân VTG có thủng MN 

(chú thích: O1 viết tắt của "open" là áp lực mở vòi, 
C1 viết tắt của "close" là áp lực đóng vòi. ở đây áp 
lực mở vòi là 155daPa, sau khi vòi nhĩ mở khí bơm 
vào sẽ thoát qua vòi xuống họng, áp lực hòm tai giảm 
dần lúc này vòi nhĩ sẽ đóng lại, ở đây áp lực đóng vòi 
là 5 daPa).  

Bảng 3. áp lực mở vòi trung bình 
 

áp lực mở vòi trung bình n %   SD 
Dưới 100 daPa 24 18,75 69  20 

100 - < 300 daPa 88 68,75 195  60 
 300 daPa 16 12,5 316  12 

Tổng 128 100 186  85 
Nhận xét: 
- Kết quả nghiên cứu của chúng tôi: áp lực mở vòi 

trung bình là 186  85 daPa. Như vậy, số liệu nghiên 
cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của Bluestone, 
Cantekin và CS. Trong nhóm nghiên cứu của chúng 
tôi không có bệnh nhân nào có áp lực mở vòi > 400 
mm H2O là nhóm nghi ngờ có tắc nghẽn vòi nhĩ. 

Chỉ số áp lực mở vòi nhĩ và so sánh với các 
nghiệm phá đơn giản: chia thành ba nhóm 
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< 100 daPa 100 -<300daPa  300 daPa áp lực mở 
vòi (P) 

Nghiệm 
pháp 

n % n % n % 

NP Val (+) 
và Clo (+) 24 18,75 34 26,56 0 0 

NP Val (-) 
và Clo (-) 

0 0 16 12,50 14 10,94 

NP Val (+) 
và Clo (-) 

0 0 33 27,58 1 0,78 

NP Val (-) 
và Clo (+) 0 0 5 3,91 1 0,78 

Tổng 24 18,75 88 68,75% 16 12,50% 
(Chú thích viết tắt: NP: nghiệm pháp, Val: 

Valsalva, Clo: cloramphenicol 4‰) 
Nhận xét: 
- Nhóm 1: là nhóm có vòi nhĩ rộng bất thường, tần 

xuất xuất hiện không phải là hiếm. 
- áp lực mở vòi dưới 100 daPa, chiếm tỷ lệ là 

24/128 (18,75%). Trong đó 6 bệnh nhân có áp lực mở 
vòi <50 daPa, ở những bệnh nhân này lúc gắng sức, 
hoặc thở mạnh thấy hơi phì ra tai, nhỏ thuốc vào tai 
thì đắng xuống họng rất nhanh 

- 100% bệnh nhân nhóm này dương tính với 
nghiệm pháp Valsalva, dương tính với thử nghiệm 
cloramphenicol 4‰.  

- Những bệnh nhân này đều có tai khô, lúc tiến 
hành thử nghiệm thì tai không có mủ.  

Theo Bluestone, Magit và Zollner thì tỷ lệ vòi nhĩ 
rộng bất thường là 0,3% dân số. Munker đã nghiên 
cứu và thống kê trên 100 người bình thường thì có 
6,6% có vòi nhĩ rộng bất thường, như vậy là tỷ lệ rất 
cao. Dennis và cộng sự đã dùng phương pháp nội soi 
vòi nhĩ để đánh giá chức năng của vòi cho 40 bệnh 
nhân với 58 tai được chẩn đoán có túi co kéo hoặc 
viêm tai xẹp, viêm tai ứ dịch và VTG mãn tính, kết 
quả có 6 tai có vòi nhĩ rộng bất thường, chiếm tỷ lệ 
10,34%.  

Nhóm 2 : là nhóm có chức năng thông khí của vòi 
nhĩ bình thường. 

- áp lực mở vòi từ 100- <300daPa, chiếm tỷ lệ đa 
số là 88/128 (68,75%).  

- Nhóm này đa số nhỏ cloramphenicol 4‰ có 
đắng, nghiệm pháp Valsalva dương tính; hoặc 
Valsalva (+), cloramphenicol (-) hoặc ngược lại.  

- Bệnh nhân có ít mủ trong tai nhưng đều được lau 
khô trước khi tiến hành đo. Đánh giá niêm mạc hòm 
nhĩ và vòi nhĩ dưới kính hiển vi phẫu thuật nhận thấy ở 
những bệnh nhân tai khô niêm mạc có mầu sắc bình 
thường, không phù nề, không có polyp trong hòm nhĩ 
Trong số bệnh nhân tai ướt thì niêm mạc hòm nhĩ phù 
nề, nhưng lỗ vòi nhĩ đều thông thoáng không bị bịt 
lấp, kích thước lỗ vòi nhĩ bình thường.  

Nhóm 3: là nhóm có chức năng thông khí kém, 
hay vòi bán tắc. 

- áp lực mở vòi  3 00 daPa - 400 daPa, chiếm tỷ 
lệ là 16/128 (12,50%). Chúng tôi cũng nhận thấy lần 

đo đầu tiên thì áp lực mở vòi là trên 300 daPa, nhưng 
từ lần đo thứ hai hoặc thứ ba thì áp lực mở vòi đã 
giảm xuống dưới 300 daPa. 

- Nghiệm pháp Valsalva âm tính, thử nghiệm với 
cloramphenicol 4‰ không thấy đắng (87,5%). 

- Đây là nhóm bệnh nhân có tai đang chẩy mủ, 
mủ đặc hoặc mủ nhầy. Khám bằng đèn khám thông 
thường cũng thấy niêm mạc hòm nhĩ bị nề đỏ. 

Kết luận 
1. Đánh giá chức năng thông khí của vòi nhĩ 

trên bệnh nhân VTG có thủng MN, bằng máy đo 
trở kháng là phương pháp đơn giản, ít tốn kém, 
không đau, chính xác, có độ tin cậy cao. 

- áp lực mở vòi < 100 daPa là vòi nhĩ quá rộng, 
quá thông khí, chiếm tỷ lệ 18,75 % bệnh nhân VTG 
có thủng MN 

- áp lực mở vòi trung bình 100- 300daPa là chức 
năng vòi bình thường, chiếm tỷ lệ 68,75 % bệnh nhân 
VTG có thủng MN 

- áp lực mở vòi ≥ 300 daPa là có bán tắc vòi nhĩ, 
kém thông khí. chiếm tỷ lệ 12,5 % bệnh nhân VTG có 
thủng MN 

2. Nghiệm pháp Valsalva và thử nghiệm với 
cloramphenicol 4‰ là hai nghiệm pháp tuy đơn 
giản, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, nhất 
là trẻ em, không cho kết quả chính xác và không cho 
ta biết mức độ thông khí của vòi nhĩ, không có tính 
định lượng.  
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